
 

TÍNH ĐA THẦN 
TRONG TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN NHẬT BẢN 

Lưu Thị Thu Thủy(*) 

1. Tín ngưỡng thờ cúng thiên nhiên 

Nhật Bản vốn là một đất nước có 
nền văn minh nông nghiệp nên đối 
tượng thờ cúng hầu hết liên quan đến 
các hiện tượng tự nhiên: động đất, gió, 
mưa, sấm, chớp, mây, mặt trăng, mặt 
trời... Trong đó, tín ngưỡng thờ Thần 
Mặt trời là một trong những tín ngưỡng 
cổ nhất của người Nhật Bản, xuất hiện 
ngay từ thời cổ đại. Tín ngưỡng này gắn 
liền với truyền thuyết nguồn gốc của 
dân tộc Nhật Bản. Vì vậy, đối với người 
Nhật Bản, nữ Thần Mặt trời Atema là 
vị thần đứng ở bậc cao nhất trong hệ 
thống hơn 8 triệu vị thần được thờ ở 
Nhật Bản. Những di chỉ khảo cổ được 
khai quật tại khu vực Ongawara, tỉnh 
Fukushima đã cho thấy nhiều dấu tích 
liên quan đến tập tục thờ cúng này. 

Trong quan niệm của người Nhật 
Bản, các đối tượng tự nhiên không 
những được thờ cúng như một vị thần 
mà được coi là tín ngưỡng tinh thần của 
người Nhật Bản. Theo họ, tất cả các 
hiện tượng thiên nhiên đều có linh hồn 
và nó cũng như con người. Theo 
Manjyoshu (Vạn diệp tập), những linh 
hồn này tồn tại trong các hiện tượng tự 
nhiên, có một quyền năng huyền bí, nó 
tạo ra vũ trụ, tạo ra tự nhiên nhưng 

đồng thời có thể phá hủy tự nhiên, gây 
ra sự hỗn loạn. Sự hỗn loạn trong thiên 
nhiên chính là các hiện tượng như hạn 
hán, lũ lụt,... và điều này có ảnh hưởng 
rất lớn đến đời sống sản xuất nông 
nghiệp.(*)Do đó, người Nhật Bản tôn thờ, 
sùng kính các hiện tượng tự nhiên. 
Những quan niệm trên đều được thể 
hiện rất rõ trong Shinto giáo, tín ngưỡng 
tôn giáo nguyên thủy của Nhật Bản, một 
tín ngưỡng bắt nguồn từ thuyết vạn vật 
hữu linh và tín ngưỡng thờ cúng thiên 
nhiên của người Nhật cổ đại.  

Shinto là loại hình đa thần giáo và 
trong khái niệm của nó vạn vật đều có 
linh hồn. Có khoảng 8 triệu thần (Kami) 
được thờ cúng trong Shinto giáo. Tuy 
một số các vị thần này được nhân cách 
hóa, nhưng đa phần các thần liên quan 
đến thiên nhiên như linh hồn của đất, 
trời, mặt trăng, cây cỏ, hoa lá. Ngay cả 
đá, núi, hay động vật như cáo, gấu và 
người quá cố cũng được xem là thần. 
Người đã mất được tôn thành thần theo 
quan niệm của Thần Đạo là người trong 

                                                        

(*)
 NCV., Viện Thông tin KHXH. Bài viết là kết 

quả nghiên cứu sau khóa học “Nhà nghiên cứu 
người nước ngoài tại Đại học Kokugakuin, Nhật 
Bản năm 2011 – 2012” của tác giả. 



Tính đa thần…  37 

 

dòng tộc của Thiên Hoàng, ông tổ của 
một thị tộc, người có công với đất nước...  

Một ví dụ cho thấy sự sùng bái tự 
nhiên của người Nhật Bản, đó là tập tục 
thờ cúng Thần núi. Trong quan niệm 
của người Nhật Bản thời kỳ cổ đại, núi 
là nơi ẩn thân của của vị thần, núi là 
đầu nguồn con nước, và đối với nông 
nghiệp thì nước đóng vai trò rất quan 
trọng. Ngoài ra, núi cũng là nơi trú ngụ 
của yêu ma, ác quỷ. Do đó, con người 
cần phải thờ cúng Thần núi vì họ là 
người bảo vệ cho cuộc sống, giúp chế 
ngự yêu ma. Do những nguyên nhân 
trên mà Thần núi đã trở thành một vị 
thần hết sức linh thiêng trong hệ thống 
Kami của Nhật Bản. Nobuhiro Kubota, 
nhà nghiên cứu tôn giáo nổi tiếng của 
Nhật Bản đã viết: “Khái niệm về các vị 
thần tự nhiên của Nhật Bản như: thần 
cây, thần rừng, thần núi, thần sông,... 
đều là thành phần chủ yếu để cấu thành 
nên tự nhiên, do đó có thể thấy tự nhiên 
đóng một vai trò rất quan trọng trong 
đời sống xã hội, cũng như đời sống tâm 
linh của người Nhật Bản” (1, tr.15-16). 

Tín ngưỡng thờ cúng tự nhiên của 
người Nhật Bản còn được thấy rõ thông 
qua lễ hội của Nhật Bản. Lễ hội ở Nhật 
Bản cũng như lễ hội ở nhiều quốc gia 
châu á khác gắn liền với sản xuất nông 
nghiệp. Người ta tổ chức lễ hội để cầu 
cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội 
thu, cầu cho thoát khỏi thiên tai, dịch 
bệnh... Nhật Bản vốn là một xã hội có 
một đức tin mạnh mẽ vào thiên nhiên 
huyền bí, vì vậy lễ hội chính là hình 
thức nghi lễ hóa, hướng tới một thế lực 
siêu nhiên. Người dân tổ chức lễ cầu 
nguyện, cảm ơn, xin lỗi, thể hiện sự tôn 
kính, gửi gắm mong muốn của mình đến 
thế lực siêu nhiên với mong muốn các vị 
thần này sẽ giúp đỡ họ. Các lễ hội kiểu 

này đã và đang được bảo tồn, được tổ 
chức hàng năm ở khắp mọi nơi trên đất 
nước hoa anh đào, đặc biệt là vào dịp 
mùa xuân: tháng 1 – tháng 3; cuối hạ, 
đầu thu: tháng 7 – tháng 9.  

Như vậy, có thể thấy sự đa dạng 
trong hệ thống thần của người Nhật 
Bản, trong đó các vị thần cai quản, liên 
quan đến tự nhiên là nhiều nhất. Theo 
quan điểm của người Nhật cổ, từ nhận 
thức đa dạng về hệ thống các Kami, bao 
gồm cả yếu tố cấu thành nên tự nhiên 
nên thần của người Nhật Bản chính là 
thần núi, thần sông, thần mây, thần 
gió,... Trong ý nghĩa này, thần của người 
Nhật Bản chính là quan niệm về đức tin 
của dân tộc Nhật Bản và đức tin này 
không bao giờ xa rời các quan niệm 
trong nhân gian. Tín ngưỡng thờ cúng 
tự nhiên có ảnh hưởng rất sâu đậm đối 
với đời sống tinh thần của người Nhật 
Bản. Từ tín ngưỡng này đã hình thành 
nên lòng yêu thiên nhiên sâu sắc, lối 
sống hài hòa với tự nhiên, đưa thiên 
nhiên vào trong cuộc sống. Từ lối sống 
này lại góp phần xây dựng nên tính 
cách của người Nhật Bản: tính hung bạo 
vừa hiền hòa, vừa nghiêm khắc vừa thơ 
mộng, vừa cứng nhắc vừa nhu nhuyễn 
(1, tr.22-23)... Đây chính là những đặc 
trưng rất gần với tính chất của tự nhiên 
ở Nhật Bản. Qua đó, chúng ta có thể 
thấy được tự nhiên có vai trò và ảnh 
hưởng sâu đậm đối với đời sống xã hội 
cũng như tinh thần của người Nhật Bản.  

2. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên  

Thờ cúng tổ tiên là hình thức tín 
ngưỡng có ý nghĩa lớn nhất về mặt tổ 
chức trong cộng đồng trong xã hội 
truyền thống. Theo quan niệm từ ngàn 
xưa để lại, thờ cúng tổ tiên là hình thức 
tín ngưỡng mà thông qua nghi lễ thờ 
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cúng nhằm xác lập “mối liên hệ” giữa 
người sống với người chết, giữa người ở 
thế giới hiện tại và người ở thế giới tâm 
linh. Mỗi một con người từ khi sinh ra 
đến khi mất đi đều phải có trách nhiệm 
thờ cúng những người đã khuất của đời 
trước, như ông bà, cha mẹ... Phong tục 
thờ cúng tổ tiên được người Nhật Bản 
rất coi trọng và gìn giữ, người đã khuất 
được cúng giỗ đến hết lần giỗ thứ 33. 
Sau lần giỗ 33, người Nhật Bản cho 
rằng linh hồn của người chết đã siêu 
thoát, đến với một thế giới khác, vì vậy 
không cần phải tiếp tục cúng giỗ.  

Tập tục thờ cúng tổ tiên của người 
Nhật Bản cũng giống như nhiều quốc 
gia phương Đông khác. Tập tục này tồn 
tại trong ba cấp độ khác nhau là gia 
đình, làng xã, quốc gia. Trong tín 
ngưỡng dân gian Nhật Bản, do tôn giáo 
bản địa của người Nhật Bản là thờ đa 
thần nên đã có tác động mạnh đến tín 
ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc này. 
Học giả Robert Jsmit cho rằng: Shinto 
ngày nay chính là sự biến thái của tín 
ngưỡng thờ cúng tổ tiên trước đây của 
người Nhật cổ, vì vậy, tín ngưỡng thờ 
cúng tổ tiên của người Nhật vừa mang 
tính chất tín ngưỡng dân gian vừa mang 
sắc thái của Thần Đạo (2).  

Bàn thờ tổ tiên của người Nhật Bản 
được đặt trang trọng trong gian nhà 
giữa và nếu gia đình theo đạo Phật thì 
nơi đây cũng là nơi đặt bàn thờ Phật. 
Người Nhật Bản thường thờ tại gia và 
tro cốt người đã khuất được gửi ở chùa 
hay đặt ngoài các khu mộ chí của gia tộc. 
Gia đình thường tổ chức cúng lễ cho 
người đã khuất vào các dịp đặc biệt 
trong năm. Lễ cúng có thể được tổ chức 
song hành tại gia đình hoặc tại chùa, 
nơi có gửi tro cốt của người đã khuất. Đồ 
lễ dâng cúng thường là hoa quả, cơm 

trắng, bánh gạo Mochi (bánh dày),... 
Tuy nhiên, đồ cúng phải là hình những 
con vật còn sống, do người Nhật Bản kỵ 
sát sinh trong những dịp này.  

Trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên 
của người Nhật Bản, sự tôn kính và coi 
trọng được đặt lên hàng đầu. Việc thờ 
cúng này tập trung vào ba dịp quan 
trọng nhất là: ngày giỗ (Meinishi), ngày 
tết và lễ Obon (tương tự Rằm tháng Bảy 
ở Việt Nam). Sự tôn kính và coi trọng 
này còn được thể hiện qua cách thức 
hành lễ và hầu hết đều theo nghi lễ của 
Shinto: ở Nhật Bản, việc cúng giỗ trong 
gia đình rất đơn giản, nhưng cũng rất 
trang nghiêm. Vào ngày giỗ, mọi người 
trong gia đình phải tắm rửa sạch sẽ, 
làm lễ tẩy uế bằng cách vẩy nước 
(mishoghi) hoặc khua một cành cây 
xanh (sakagi) hoặc khua đũa thờ (musa) 
(3). Những động tác này nhằm thể hiện 
sự tôn kính với người đã khuất. Tuy 
nhiên, cùng với thời gian, khi các tôn 
giáo khác như Phật giáo, Nho giáo, Kito 
giáo, Hồi giáo du nhập vào Nhật Bản thì 
nhiều nghi thức đã bị thay đổi do sự pha 
trộn với tôn giáo ngoại lai.  

Ngày tết cũng là dịp con cái tụ tập 
và tưởng nhớ đến công lao của ông bà, tổ 
tiên. Người Nhật Bản cũng như người 
Trung Quốc, Việt Nam đều trang hoàng 
lại nhà cửa, dọn mâm cỗ cúng mời ông 
bà cha mẹ về ăn tết với con cháu. Sự 
hiếu kính ấy được thể hiện qua mâm cỗ 
giao thừa, bởi họ quan niệm đây là thời 
khắc thiêng liêng nhất, trong thời điểm 
giao hòa này, người chết và người sống 
có thể giao tiếp với nhau, người đã 
khuất sẽ trở về ăn tết cùng con cháu, 
phù hộ cho con cháu một năm an lành. 
Ngoài ra, dịp lễ Obon - ngày xá tội vong 
nhân cũng là ngày các vong hồn có thể 
trở về thăm nhà, con cháu dù làm ăn ở 
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nơi xa nào cũng trở về tảo mộ, tổ chức 
hiếu kính cho người đã khuất. Lễ hội 
Gion (một trong ba lễ hội hàng năm lớn 
nhất của Nhật Bản) tổ chức ngày 13 – 
15/8 ở Kyoto, là một trong những biểu 
hiện rõ nhất về tín ngưỡng thờ cúng tổ 
tiên của người Nhật Bản.  

ở Nhật Bản, một cá nhân có thể là 
tín đồ của nhiều tôn giáo và họ có thể 
tham gia vào nhiều hành vi tôn giáo 
khác nhau. Một người Nhật Bản khi 
mới sinh có thể được làm lễ tại các đền 
của Thần Đạo, lễ trưởng thành cũng tổ 
chức tại đây, nhưng lễ cưới đôi khi lại 
được làm theo nghi lễ của Nho giáo hay 
Thần Đạo. Hành vi ứng xử giữa các cá 
nhân trong gia đình hầu hết theo nghi 
lễ, quy chuẩn của Nho gia mang đậm 
tính chất truyền thống. Khi về với tổ 
tiên, tang lễ được tổ chức theo nghi thức 
của Phật giáo, và bài vị của người đã 
khuất được thờ cúng theo nghi thức của 
đạo Phật kết hợp với Thần Đạo. Hiện 
tượng đa tôn giáo trong cùng một cá 
nhân đối với người Nhật Bản là rất bình 
thường. Sự dung hòa, pha trộn nhiều 
màu sắc tôn giáo trong đời sống tâm 
linh của người Nhật Bản là một hiện 
tượng đặc biệt, khó tìm thấy ở các đất 
nước khác. 

Như vậy, có thể hiểu tính đa thần 
giáo trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên 
của người Nhật Bản chính là sự pha 
trộn của tôn giáo bản địa với tôn giáo 
ngoại lai, bản địa hóa của tôn giáo ngoại 
lai và tâm thức tiếp thu cũng như thái 
độ của người Nhật đối với các tôn giáo 
đến từ bên ngoài. Đó chính là chữ “hòa”, 
bản thân tiếng Nhật Bản chữ “和–
hòa”cũng là biểu hiện cho ý nghĩa Nhật 
Bản nên tính dung hòa cũng là một 
trong những đặc trưng rõ nét nhất trong 
đa thần giáo Nhật Bản. 

3. Tín ngưỡng phồn thực  

Tín ngưỡng phồn thực đã tồn tại 
suốt chiều dài lịch sử, được thể hiện ở 
hai dạng: thờ cơ quan sinh dục của cả 
nam lẫn nữ và thờ hành vi giao phối. 
Tín ngưỡng phồn thực còn có một số tên 
gọi khác như: Osame sama, Kankiten, 
Kinseisam, Kanamara sama, Konseisama, 
Kinmarusama, Inyoseki (đá âm dương), 
Kasakami, Hokorasama, Sainokami, 
Banajyosama, Anabasama. Công cụ thờ 
cúng là những sinh thực khí của nam 
nữ được làm bằng đá, đồng, thiếc, vàng 
hoặc vải màu đỏ. Những sinh thực khí 
này chúng ta có thể bắt gặp ở khắp mọi 
nơi trong đền thờ, lễ hội, bảo tàng,... của 
Nhật Bản. Nhưng trong số đó, số sinh 
thực khí được làm bằng đá và gỗ chiếm 
phần lớn. Hình dạng, kích thước các sinh 
thực khí đá đa dạng và không theo một 
quy định nào. 

Biểu hiện của tín ngưỡng phồn thực 
chúng ta có thể thấy rõ thông qua một 
số lễ hội như Lễ hội Houne – (thờ dương 
vật), tổ chức vào ngày 15/3 hàng năm 
tại Tagata jin, tại một ngôi đền ở phía 
Bắc thành phố Nagoya, hay lễ hội tương 
tự như vậy ở tỉnh Iwate và ở nhiều nơi 
trên khắp Nhật Bản. Trong nghiên cứu 
về tín ngưỡng phồn thực của Nhật Bản, 
học giả Sato Tetsuro đã đưa ra một số 
các dẫn chứng cụ thể (4): Đá âm dương 
được thờ ở đền Koseidaimyojin, được xây 
dựng vào thời kỳ văn hóa Jomon chính 
là một trong những minh chứng cho tín 
ngưỡng phồn thực. Lễ hội tôn vinh sinh 
thực khí của đàn ông ở Nagoya, Iwate 
và một số tỉnh vùng Đông Bắc ngày nay 
chính là dấu ấn còn sót lại của tín 
ngưỡng phồn thực này. Những lễ hội 
này đều liên quan đến sản xuất nông 
nghiệp, mang ý nghĩa sinh sôi nảy nở.  
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Có thể thấy, tín ngưỡng phồn thực 
đã có một lịch sử rất lâu đời ở Nhật Bản, 
từ thời kỳ cổ đại, ảnh hưởng sâu sắc đến 
đời sống tâm linh của người Nhật Bản 
và cũng là một trong ba tín ngưỡng 
quan trọng nhất của người Nhật Bản. 

4. Tín ngưỡng thờ cúng động thực vật  

Shinto giáo có tên khác là Thần Đạo, 
là tín ngưỡng nguyên thủy nhất của 
người Nhật Bản và được hình thành từ 
thời kỳ cổ đại, tồn tại cho đến tận ngày 
nay. Trong hệ thống thờ thần của Thần 
Đạo được phân chia ra làm hai nhóm: 
nhóm thần về tự nhiên và nhóm là nhân 
thần (thờ con người). Thần tự nhiên liên 
quan đến các thế lực siêu nhiên, có tính 
chất tự nhiên như thần cây, thần ánh 
sáng, thần mặt trời, thần biển, thần sông, 
thần núi,... Ngày nay, hệ thống thần của 
Nhật Bản cũng được mở rộng, đa dạng 
hơn và trong sự đa dạng này thì tín 
ngưỡng thờ động thực vật cũng là một 
đặc trưng đặc biệt của tín đa thần trong 
tôn giáo của Nhật Bản. Hiện tượng này 
chúng ta có thể tìm hiểu qua việc thờ 
cúng thần Kim kê ở Đền Otoshi, thần 
Bạch xà ở Đền Bensaiten, thần Cáo ở 
Đền trên núi Ontake Mitsumine… (5).  

Theo nghiên cứu từ di chỉ khảo cổ 
học, người ta thấy trước thời kỳ đồ Đồng 
và đồ Đá, đối tượng động vật được người 
Nhật Bản thờ cúng là hổ, chim, rắn, 
trâu, dê... Sau đó, đến thời kỳ đồ Đồng 
thì đối tượng ngày càng đa dạng hơn, 
bao gồm cả các động vật thân thiết gần 
gũi với đời sống con người như: gà, cáo. 
Những động vật này được thờ rất nhiều 
tại các đền thờ động thực vật ở Nhật 
Bản, tín ngưỡng này phát triển hưng 
thịnh nhất vào thời kỳ Jomon. 

Theo thống kê điều tra năm 2009 
của Bộ Giáo dục, Thể thao, Văn hóa 

Nhật Bản, số lượng đền thờ động thực 
vật tuy không nhiều nhưng nằm rải rác 
ở khắp nơi trên đất nước Nhật Bản, 
trong đó phần lớn là đền thờ cáo 
(Kitsune jinja), ngoài ra là đền thờ thần 
rắn (6). Tại những ngôi đền này, hàng 
năm đều tổ chức lễ hội với nhiều trò 
chơi dân gian nhằm tái hiện, diễn tả vai 
trò của những động vật này đối với đời 
sống tâm linh, cũng như đời sống xã hội 
của người Nhật Bản. Lễ hội dân tộc ở 
đền Kojin, tỉnh Hiroshima tái hiện 
những nghi lễ trong truyền thuyết về sự 
xuất hiện và vai trò của thần rắn trong 
sản xuất nông nghiệp. Rắn theo quan 
niệm của người Nhật cổ là một con vật 
thần thánh, đầu rồng, có nhiều phép 
thuật và có hình thể vũ trụ. Rắn với tư 
cách là một thủy thần cũng giống như 
rồng có liên quan đến nước và là một 
trong những yếu tố cần thiết của sản 
xuất nông nghiệp.  

5. Sự hợp nhất giữa tôn giáo ngoại lai với tín 
ngưỡng, tôn giáo bản địa 

Cũng như nhiều quốc gia khác ở 
châu á, bên cạnh tôn giáo bản địa là 
Thần Đạo, ở Nhật Bản cũng có nhiều 
tôn giáo đến từ bên ngoài như: Đạo Phật, 
Nho giáo, Đạo giáo, Kito giáo. Những 
tôn giáo này khi du nhập vào Nhật Bản, 
chung sống hòa bình với tôn giáo bản 
địa, bị bản địa hóa và hình thành nên 
một kiểu tôn giáo đặc trưng rất Nhật 
Bản, hỗn dung tôn giáo. Có thể nói rằng, 
hầu hết các tôn giáo khác khi du nhập 
vào Nhật Bản đều theo con đường hòa 
bình, không có xung đột văn hóa hay 
xung đột tôn giáo và mức độ hòa nhập 
chỉ ở mức vừa phải, không quá đậm hay 
quá nhạt. 

Khi nói đến đa dạng hóa tôn giáo 
Nhật Bản hay nói đến đa thần giáo 
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trong tín ngưỡng dân gian Nhật Bản, có 
lẽ chúng ta không thể không nói đến 
quá trình hình thành và phát triển rồi 
đi đến bản địa hóa của Đạo Phật, Nho 
giáo. Hai tôn giáo đến từ bên ngoài này 
có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh 
thần của người Nhật Bản. Bản thân 
Shinto, tôn giáo bản địa của Nhật Bản 
đã là một tôn giáo đa thần do hệ thống 
các Kami với hàng trăm loại khác nhau, 
nên sự du nhập của các tôn giáo từ bên 
ngoài càng góp phần làm phong phú, 
giàu có hơn cho tính đa thần trong tín 
ngưỡng dân gian Nhật Bản. Quá trình 
du nhập và bản địa hóa của Đạo Phật 
và Nho giáo ở Nhật Bản về cơ bản 
không khác nhiều so với Việt Nam, 
nhưng trong quá trình tiếp cận do đặc 
trưng văn hóa và tôn giáo của từng dân 
tộc, nên có những điểm khác biệt. Tuy 
nhiên, sự khác biệt này không quá lớn.  
Để làm rõ sự khác biệt này, chúng ta 
điểm vài nét về quá trình du nhập của 
Đạo Phật, Nho giáo vào đời sống tinh 
thần cũng như tín ngưỡng dân gian của 
Nhật Bản. 

Theo Kojiki (Cổ sự ký), Đạo Phật 
được du nhập vào Nhật Bản khoảng 
năm 538 và nó được truyền vào qua sứ 
giả của Thiên Hoàng. Đạo Phật đã biến 
Nhật Bản thành một đất nước với số 
lượng Phật tử tương đối lớn, lên đến gần 
96 triệu người với 13 tôn phái khác 
nhau, gần 75.000 ngôi chùa và hơn 
30.000 tượng Phật (6). Trong đó, hơn 
một nửa số Phật tử ở Nhật Bản là theo 
giáo phái Phật giáo Kamakura, tiếp 
theo là các giáo phái Nichiren, 
Jyodoshinshu và giáo phái Đại thừa. 
Đây là những dòng chiếm số lượng Phật 
tử lớn nhất trong Phật giáo Nhật Bản. 
Tuy nhiên, trong 96 triệu Phật tử, có 
nhiều người vừa là Phật tử, vừa là tín 

đồ của đạo Shinto, con số này là 20 triệu 
người (7). Đây cũng là một nét đặc 
trưng rất riêng trong Phật giáo của 
Nhật Bản. 

Phật giáo du nhập vào Nhật Bản đã 
tạo nên một sự thay đổi triệt để trong 
tâm thức của người Nhật Bản, giúp họ 
có thêm thông điệp mới về từ bi và giải 
thoát. Nó đã phát triển nên một hệ 
thống triết học mới, hình thành nên một 
loại thờ phụng và những nghi lễ mới. 
Theo chân Phật giáo, những vị thần ấn 
Độ đã được truyền vào Nhật Bản. 
Những vị thần này về sau được thờ cúng 
trong các nghi lễ Phật giáo. Ví dụ thần 
Indra, khởi đầu là vị thần sấm sét và là 
vị thần nổi tiếng nhất trong số các thần 
linh trong bộ Rg-Veda (bộ truyện gồm 
10 tập, được đặt tên theo bộ kinh cổ Vệ 
Đà của ấn Độ) được người Nhật Bản 
sùng bái qua tên gọi Taishakuten (Chúa 
tể các thần linh). Ganesha, vị thần trí 
tuệ của ấn Độ, có đầu voi và hình người, 
được thờ phụng dưới tên gọi Sho-ten 
(Thần Linh thiêng), là vị thần ban phúc 
lành, đặc biệc trong việc buôn bán và 
chuyện tình duyên... Đây đều là ảnh 
hưởng từ Đạo Phật của ấn Độ, đã bị bản 
địa hóa, hình thành nên một văn hóa 
Đạo Phật kiểu Nhật Bản, mang đặc 
trưng của văn hóa Nhật Bản (8). 

Nho giáo là tôn giáo có ảnh hưởng 
rộng lớn nhất đối với đời sống tinh thần 
của người Nhật Bản. Nho giáo được du 
nhập từ Trung Hoa vào Nhật Bản năm 
753(*) và có ảnh hưởng rất sâu đậm đến 

                                                        

(*) Theo Cổ sự ký và Nhật Bản thư kỷ, hai bộ sử 
tối cổ của Nhật Bản (thế kỷ VIII) có ghi chép về 
sự kiện Nho giáo truyền vào Nhật Bản: Vào thế 
kỷ V, thời ứng Thần thiên hoàng/Ojintennnô, vua 
nước Bách Tế và có lẽ đây là chứng cứ thuyết 
phục nhất về thời gian mà Nho giáo du nhập vào 
Nhật Bản. 
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cách suy nghĩ của người Nhật Bản. Nho 
giáo đã đưa ra một hệ thống giai tầng 
kiểu mới, trong đó mỗi người phải hành 
động theo địa vị, của cải để đảm bảo sự 
hài hòa trong xã hội và sự trung thành 
đối với quốc gia. Tân Nho giáo - Khổng 
giáo, được đưa vào Nhật Bản thế kỷ XII, 
đã giải thích thiên nhiên và xã hội Nhật 
Bản dựa trên những nguyên tắc siêu 
hình và chịu ảnh hưởng của Phật giáo 
và Lão giáo. ở Nhật Bản, lý thuyết này 
được gọi là Shushigaku, đã đưa ra ý 
tưởng là con người phải đảm bảo được 
sự ổn định xã hội và chịu những trách 
nhiệm về xã hội. Nho giáo hay còn gọi là 
tôn giáo độc tôn, khi du nhập vào Nhật 
Bản thì những tư tưởng của Khổng Tử, 
Lão Tử mặc dù vẫn còn nguyên giá trị 
nhưng cũng đã có nhiều thay đổi. Sự 
thay đổi này giúp Nho giáo có thể thấm 
sâu vào trong đời sống tinh thần của 
người Nhật Bản. Tuy nhiên, so với mức 
ảnh hưởng của Nho giáo ở các nước như: 
Việt Nam, Hàn Quốc thì có lẽ mức độ 
ảnh hưởng ở Nhật Bản là thấp nhất, 
nhưng lại hài hòa và ổn định hơn cả. 

Như vậy, có thể nói đa thần giáo 
Nhật Bản chính là một hiện tượng tôn 
giáo đặc biệt, ít gặp trên thế giới. Đa 
thần giáo Nhật Bản là sự phong phú, đa 
dạng trong hệ thống các vị thần được 
thờ phụng, sự hòa trộn và hỗn dung tôn 
giáo một cách hài hòa giữa tôn giáo bản 
địa và tôn giáo ngoại lai. Hiện tượng đa 
thần giáo trong tín ngưỡng dân gian 
Nhật Bản có lẽ cũng bắt nguồn từ tính 
chất văn hóa của dân tộc này và nó cũng 
góp phần làm nên sự độc đáo trong văn 
hóa Nhật Bản trên thế giới. 
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